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Tuần 8
Ngày soạn: 7 /10/2011 

                                         Ngày giảng:Thứ  hai  ngày 10 tháng 10 năm 2011
Toán

Tiết 36:  Luyện tập

I. Mục tiêu:

  Giúp HS củng cố về:

-Tính tổng của các số và vận dụng một số tính chất của phép cộng để tính bằng cách thuận tiện nhất.

-Tìm thành phần chưa biết của phép cộng, phép trừ, tính chu vi hình chữ nhật, giải toán có lời văn.

II. Đồ dùng dạy học:

· Bảng phụ.

· SGK, vở ô li

III. Các hoạt động dạy học:

	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	A.Kiểm tra bài cũ ( 5’):

 + 1 HS lên chữa bài 3 tiết trước.
 + HS ở dưới lớp phát biểu về tính chất kết hợp của phép cộng.

- Nhận xét, cho điểm
B. Bài mới: (32’)
1. Giới thiệu bài

- Nêu mục tiêu của tiết học

2. Hướng dẫn HS làm các bài tập

*Bài 1(SGK – 46)
- Gọi HS đọc yêu cầu bài

? Bài có mấy yêu cầu?

? Có mấy số hạng?

?Nêu cách đặt tính?

- HS tự làm bài, 4 HS lân bảng làm

- GV cùng lớp nhận xét, chốt kết quả đúng.

- GV chốt kiến thức về cách đặt tính và thực hiện tính tổng của nhiều số hạng .

* Bài 2( SGK – 46):

- Gọi HS đọc lệnh đề

? Em hiểu thế nào là tính bằng cách thuận tiện? Để tính đc em sử dụng tính chất nào?

- GV làm mẫu 1 phần đầu

-Yêu cầu HS tự làm bài vào vở , 2 HS làm bảng nhóm., mỗi em làm 1 phần.

-Nhận xét bài làm của bạn.

? Nêu cách làm?

- GV cùng lớp nhận xét

-Ta đã vận dụng tính chất nào của phép cộng để làm bài này?

- GV chốt:Tính chất kết hợp của phép cộng

*Bài 3 ( SGK – 46 )
- Gọi HS đọc lệnh đề

- HS tự làm bài, 2 HS làm bảng nhóm

- GV nhận xét, chốt kết quả.

- GV chốt kiến thức tìm thành phần chưa biết của phép tính.

*Bài 4( SGK – 46 ):

-HS đọc nội dung bài toán, phân tích yêu cầu của đề bài.

? Bài toán cho biết gì, hỏi gì?

- GV tóm tắt lên bảng

- Hướng dẫn HS làm : Sau 1 năm tăng bn người? Sau 1 năm nữa tăng thêm bn người nữa? Vật sau 2 năm tăng thêm bao nhiêu?

- HS tự làm vở, 1 HS làm bảng nhóm

- GV theo dõi, giúp HS yếu.Chấm một số bài.

-Treo bảng nhóm, nhận xét và  chốt lời giải đúng.

*Bài 5( SGK – 46)

- Gọi HS đọc yêu cầu

- GV gợi ý cách làm 

- Giải thích công thức: P = ( a + b )  
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 2
áp dụng công thức để tính chu vi hình chữ nhật với các giá trị số cho sẵn của a và b.
C.Củng cố, dặn dò:(3’)
- GV hệ thống kiến thức ôn tập trong bài.

- GV nhận xét giờ học.

- Chuẩn bị bài sau.
	· 1 HS mang SGK làm

· Nhận xét

1. Đặt tính rồi tính tổng:

  2 814          3925           26 387      54 293

+1 429        + 618       +  14 075     +61 934

   3 046           535            9 210          7 652
   7 289          5 078          49 672     123 879

-HS  khá giỏi nhắc lại cách đặt tính và thực hiện.

2. Tính bằng cách thuận tiện:

- Sử dụng tính chất kết hợp, giao hoán của phép cộng

a) 96 + 78 + 4 = (96 + 4) + 78

                       =      100    +  78 

                       =      178

67 + 21 + 79  = 67 + ( 21 + 79 )

                       =  67 + 100

                       = 167

408 + 85 + 92 = ( 408 + 92 ) + 85

                        =  500      + 85  =   585

b)  789 + 285 + 15 = 789 + ( 285 + 15 )

                               =  789 + 300  = 1 089

448 + 594 + 52 = ( 448+52 ) + 594

                          =  500 + 594  = 1094

677 + 969 + 123 = ( 677 + 123 ) + 969

                            =   800 + 969  = 1 769

3. Tìm x:

   x – 306 = 504              x+254 = 680

             x = 504 + 306          x   = 680 – 254
        x = 810                     x   =  426

4. 
 Bài giải

a) Sau 2  năm số dân của xã đó tăng thêm là
79 + 71 = 150 ( người )

b) Sau hai năm số dân của xã đó có là :

5 256 + 150 = 5 406 ( người )

                           Đáp số : a) 150 người

                                             b) 5 406 người

5.    P = ( a + b ) x 2

a) a = 16cm ; b = 12 cm

Chu vi hình chữ nhật là :

P = ( 16cm + 12 cm ) x 2 = 56 cm

b) a= 45 m ; b = 15 m

Chu vi hình chữ nhật là :

P = ( 45 cm + 15 cm ) x 2 = 120 cm




Tập đọc
Tiết 15: Nếu  chúng mình có phép lạ
I. Mục đích, yêu cầu


            -  Đọc trơn cả bài. Đọc đúng nhịp thơ

- Biết đọc diên cảm bài thơ đúng với giọng hồn nhiên, vui tươi, thể hiện niềm vui, niềm khao khát của các bạn nhỏ khi mơ ước về một tương lai tốt đẹp.

- Hiểu ý nghĩa của bài: Bài thơ ngộ nghĩnh, đáng yêu, nói về ước mở của các bạn nhỏ muốn có phép lạ để làm thế giới trở nên tốt hơn.

II. Đồ dùng dạy học

- Tranh minh hoạ bài đọc trong SGK

- Bảng phụ ghi sẵn đoạn cần luyện đọc.

III. Hoạt động dạy – học chủ yếu :

	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	A. Kiểm tra bài cũ (5’)

- Yêu cầu HS đọc phân vai bài: “ ở Vương quốc Tương lai”.

? Nêu ý chính của bài.

- Nhận xét, cho điểm

B. Bài mới ( 30’)
1. Giới thiệu bài (1’)

- Giới thiệu qua tranh minh hoạ

2. Hướng dẫn luyện đọc và tìm hiểu bài( 29’)

a. Luyện đọc ( 12’)

- 1 HS đọc toàn bài

- Gv chia đoạn :5 khổ thơ

- GV cho HS đọc nối tiếp bài lần 1

+ Sửa từ, luyện phát âm 

+ hướng dẫn ngắt nhịp câu thơ

-HS đọc thầm chú giải

- HS đọc nối tiếp lần 2 kết hợp giải nghĩa từ .

- HS luyện đọc theo cặp

- GV đọc mẫu

b.  Tìm hiểu bài( 10’)

- 1 em đọc toàn bài- lớp đọc thầm 

+ Yêu cầu HS thảo luận câu hỏi SGK

?  Câu thơ nào được lặp lại nhiều lần trong bài?

? Việc lặp lại nhiều lần câu thơ ấy nói lên điều gì?

? Mỗi khổ thơ nói lên một điều ước của các bạn nhỏ. Những điều ước đấy là gì?

? Yêu cầu HS giải thích ý nghĩa của khổ 3,4:

 +” ước không còn mùa đông”?

 + ước “hóa trái bom thành trái ngon”?

- Cho HS nhận xét về ước mơ của các bạn nhỏ trong bài thơ.

* GDQTE: Đó là những ước mơ ngộ nghĩnh, đáng yêu của các bạn nhỏ, bộc lộ khát khao về một thế giới tốt đẹp.

? Em thích ước mơ nào? Vì sao?

? Nêu ý chính của bài thơ ?

c. Luyện đọc diễn cảm và HTL bài thơ(7’)

- Nêu giọng đọc toàn bài

- GV treo bảng phụ hướng dẫn HS đọc diễn cảm khổ 2, 3.

- 1 HS đọc mẫu, nhận xét

- HS thi đọc

- Học sinh nhẩm HTL bài thơ.

C. Củng cố dặn dò ( 5’)

- Nêu ý nghĩa của bài thơ?

- GV nhận xét tiết học

- Về học thuộc bài

- Chuẩn bị bài sau


	- HS đọc bài          

 + Nhóm 1: 8 HS đọc màn 1

 + Nhóm 2: 6 HS đọc màn 2

- Nhận xét bạn đọc

- 4 HS đọc  nối tiếp 5 khổ thơ, HS thứ 4 đọc khổ 4,5.

“Chớp mắt / thành cây đầy quả

Tha hồ / hái chén ngọt lành”

“ Hóa trái bom / thành trái ngon”

- “Nếu chúng mình có phép lạ” được lặp lại ở đầu mỗi khổ thơ và 2 lần trước khi kết bài.

- Nói lên ước muốn của cácbạn nhỏ rất tha thiết.

+ K1: ước muốn cho cây mau lớn để cho quả ngọt

+ K2: ước muốn trẻ con trở thành người lớn ngay để làm việc.

+ K3 : ước trái đất không còn mùa đông

+ K4: ước trái đất không còn bom đạn, những trái bom biến thành trái ngon chứa toàn kẹo bi.

- ước thời tiết lúc nào cũng dễ chịu, không còn thiên tai đe dọa con người

- ước thế giới hòa bình, không còn bom đạn, chiến tranh.

- Đó là những ước mơ lớn, cao đẹp

- HS tự phát biểu.( Vì em thích ăn quả, thích khám phá TG, yêu mùa he`,...).

- Phần mục tiêu

-Giọng hồn nhiên, tươi vui, thể hiện niềm vui, khao khát của thiếu nhi về 1TG tươi đẹp

“Nếu  chúng mình có phép lạ

      Bắt hạt giống nảy mầm nhanh
      Chớp mắt / thành cây đầy quả
   Tha hồ / hái chén ngọt lành”

Nếu chúng mình có phép lạ

      Hóa trái bom /  thành trái ngon
      Trong ruột không còn thuốc nổ

              Chỉ toàn kẹo với bi tròn”.

- Bài thơ ngộ nghĩnh, đáng yêu, nói về mơ ước của các bạn nhỏ muốn phép lạ để làm cho thế giới trở nên tốt đẹp hơn.


Chính tả

Tiết 8: Trung thu độc lập
I. Mục đích, yêu cầu:

- Nghe-viết đúng chính tả, trình bày đúng một đoạn trong bài viết.

- Tìm đúng, viết đúng chính tả những tiếng bắt đầu bằng r/d/gi (hoặc có vần iên, yên/iêng) để điền vào ô trống, hợp với nghĩa đã cho.

II. Đồ dùng dạy học:

· Phiếu bài tập

· Bảng lớp

III. Hoạt động dạy – học chủ yếu :

	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	A. Bài cũ (3-5’)


- Nhận xét bài viết trước

B. Bài mới(30’)
1. Giới thiệu bài (1’)

2. Hướng dẫn HS viết (1’)


- GV đọc đoạn viết


- 1 HS đọc bài viết

? Anh chiến sĩ mơ ước gì trong đêm trung thu độc lập?

* GDQTE: Quyền mơ ước, khát vọng về những điều tốt đẹp.

*GDMT: Chúng ta cần biết yêu quý vẻ đẹp của thiên nhiên, đất nước.

- Hướng dẫn HS viết từ khó

- Hướng dẫn cách trình bày bài

3. HS viết bài

- GV ®äc-HS viÕt

- Soát lỗi

4. Bài tập

- HS nêu yêu cầu

- 2 HS lên bảng làm

- Chữa bài

III. Củng cố dặn dò(2’)
- Nhận xét tiết học

- BTVN: BT3


	- Mười lăm năm, phấp phới

Bài tập 2:

a. kiếm gi¾t-kiÕm rơi xuống n­íc-®¸nh dÊu-kiÕm r¬i-lµm g×-®¸nh dÊu-kiÕm r¬i-®· đánh dấu.

b. Yêu tĩnh, bỗng nhiên, ngạc nhiên, biểu diễn, buột miệng, tiếng đàn.


Đạo đức

Tiết 8  :Tiết kiệm tiền của(T2)
I. Mục tiêu :

 - Học xong bài này, HS có khả năng : Nhận thức được cần phải tiết kiệm tiền của như thế nào. Vì sao cần tiết kiệm tiền của.

- Học sinh biết tiết kiệm, gìn giữ sách vở, đồ dùng đồ chơi … trong sinh hoạt hàng ngày. 

- Biết đồng tình ủng hộ những hành vi, việc làm tiết kiệm; không đồng tình với những hành vi, việc làm lãng phí tiền của.

*GDMT: Sử dụng tiết kiệm quần áo, sách vở, đồ dùng, điện, nước…trong cuộc sống hằng ngày cũng chính là một biện pháp bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên.

* GĐSTKNL: Đồng tình với những hành vi, việc làm sử dụng tiết kiệm năng lượng. Phản đối, không đồng tình với những hành vi việc làm sử dụng lãng phí năng lượng.

* GD TTHCM: Giáo dục cho học sinh đức tính tiết kiệm theo gương Bác Hồ.

II .Các kĩ năng sống cơ bản được giáo dục trong bài.
- KN bình luận, phê phán việc lãng  phí  tiền của

- KN lập kế hoạch sử dụng tiền của bản thân

III. Đồ dùng dạy học :

- SGK đạo đức 4

- Đồ dùng để chơi đóng vai .

- Mỗi hs có ba tấm bìa màu xanh, trắng, đỏ.

. Các hoạt động dạy và học chủ yếu :
1. Ổn định tổ chức 
: (1’)
2. Kiểm tra bài cũ (3’): - Vì sao phải tiết kiệm?



      - Nêu câu ca dao về tiết kiệm.

3. B                        3.Bài mới (30’)
: - Giới thiệu bài : “Tiết kiệm tiền của (Tiết 2)”

	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	Hoạt động 1 : (15’)HS làm việc cá nhân (bài tập 4, SGK).

	Mục tiêu : Học sinh biết tiết kiệm, gìn giữ sách vở, đồ dùng đồ chơi … trong sinh hoạt hàng ngày.

Cách tiến hành :

Bước 1 : 

- GV mời một số hs chữa bài tập và giải thích.

Bước 2 : 

- GV kết luận:Các việc làm a, b, g, h, k là tiêt kiệm tiền của.

- Các việc làm c, d, đ, e, i là lãng phí tiền của.

*GDMT: Sử dụng tiết kiệm quần áo, sách vở, đồ dùng, điện, nước…trong cuộc sống hằng ngày cũng chính là một biện pháp bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên.

* GDTTHCM: Chúng ta cần thực hành tiết kiệm theo gương Bác Hồ.


	- hs làm bài tập.

- Một số hs chữa bài tập.



	Hoạt động 2 : (15’)Thảo luận nhóm và đóng vai (bài tập 5, SGK).

	Mục tiêu : Biết đồng tình ủng hộ những hành vi, việc làm tiết kiệm; không đồng tình với những hành vi, việc làm lãng phí tiền của.

Cách tiến hành :

Bước 1 : 

- GV chia nhóm và giao nhiệm vụ cho mỗi nhóm thảo luận và đóng vai một tình huống trong bài tập 5.

- Một vài nhóm lên đóng vai.

Bước 2 : 

- Thảo luận lớp.

+ Cách ứng xử như vậy đã phù hợp chưa? Có cách ứng xử nào khác không? Vì sao?

+ Em cảm thấy thế nào khi ứng xử như vậy?

Bước 3 :

- GV kết luận về cách ứng xử phù hợp trong mỗi tình huống.

Kết luận chung :

* GĐSTKNL: Đồng tình với những hành vi, việc làm sử dụng tiết kiệm năng lượng. Phản đối, không đồng tình với những hành vi việc làm sử dụng lãng phí năng lượng.

- GV mời một vài hs đọc to phần ghi nhớ trong SGK.

4. Củng cố, dặn dò : (2’)
- Nhận xét tiết học
: Học thuộc ghi nhớ. 

- Chuẩn bị bài : “Tiết kiệm thời giờ (Tiết 1
	- Các nhóm thảo luận và chuẩn bị đóng vai.

- Vài nhóm lên đóng vai.

- hs thảo luận.




Ngày soạn: 8 /10/2011 

                                          Ngày giảng:Thứ  ba  ngày 11 tháng 10 năm 2011
Toán
Tiết 37:Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó

I. Mục tiêu: 

-Tính tổng của các số và vận dụng một số tính chất của phép cộng để tính bằng cách thuận tiện nhất.

-Tìm thành phần chưa biết của phép cộng, phép trừ, tính chu vi hình chữ nhật, giải toán có lời văn.

II.  Đồ dùng dạy học:

· Bảng phụ.

· SGK

III.  Các hoạt động dạy học chủ yếu :

	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	A .Kiểm tra bài cũ :(5’) 

  - 2 HS lên bảng làm bài 2-SGK, HS dưới làm nháp.

- Nhận xét, cho điểm

2.Bài mới:(30’)
1. Giới thiệu bài

- Nêu mục tiêu bài học.

2. Hướng dẫn HS tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó.
- GV treo bảng phụ ghi bài toán

- GV hướng dẫn HS tóm tắt bài toán:




Số lớn:

Số bé :


- GV gợi ý cho HS nêu cách tìm hai lần số bé và số bé, số lớn : 

- GV ghi bảng bài giải như SGK tr 47

- GV cho HS nêu cách tìm số bé ( HS khá giỏi)

* Tương tự , gợi ý HS giải bài toán bằng cách thứ hai rồi nhận xét tìm ra số lớn 

 3 . Thực hành :

* Bài 1 (SGK – 47)

- Cho HS đọc bài toán , 

- GV hướng dẫn HS tóm tắt.

- Nhìn tóm tắt nêu lai bài toán.

?Bài toán thuộc dạng toán gì?

-Tổng là bao nhiêu? Hiệu là bao nhiêu?

- GV cho HS nêu miệng hướng giải bài toán theo cách 2

GV chốt kiến thức về cách xác định đâu là tổng , hiệu trong dạng toán “Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó”.

* Bài 2(SGK – 47):

- Hướng dẫn làm tương tự như bài 1


.Tóm tắt: 




HS trai:

HS gái:

* Bài 3(SGK – 47):

- HS đọc yêu cầu

?Bài toán cho biết gì? Hỏi gì?

- Bài toán thuộc dạng toán gì?

- Cho HS tự  tóm tắt, 1 HS lên bảng tóm tắt

- Chia 2 dãy, mỗi dãy làm một cách

- 2 HS làm bảng nhóm

- Nhận xét, chữa bài

- GV thống nhất kết quả

- GV chốt dạng toán

* Bài 4 ( SGK – 47):

- HS đọc yêu cầu

- Dạng toán gì?

-Nêu công thức tìm số lớn, số bé?

- HS khá giỏi làm.

C .Củng cố- dặn dò(3’):

- Nêu cách tìm số lớn, số bé.- GV nhấn mạnh lưu ý HS cách xác định số lớn, số bé.

- GV nhận xét giờ học.


	· Mỗi HS làm một phần.

· Nhận xét bài làm

- 2,3 HS đọc bài toán , phân tích yêu cầu của bài toán

- 2,3 HS lên bảng chỉ trên sơ đồ hai lần số bé

- HS quan sát trên sơ đồ , thảo luận nhóm đôi và nêu :

- Hai lần số bé : 70 – 10 = 60

- Số bé : 60 : 2 = 30 . Số lớn : 30 + 10 = 40

Số bé = (Tổng – Hiệu)  : 2

Số lớn  = (Tổng +  Hiệu)  : 2

1.Tóm tắt: 




Tuổi bố:

Tuổi con:

Bài giải

                  Hai lần tuổi con là :

                       58 – 38 = 20 ( tuổi )

                  Tuổi con là :

                           20 : 2 = 10 ( tuổi )

                  Tuổi bố là :  

                            58 – 10 = 48 ( tuổi )

                                       Đáp số : 20 tuổi 

                                                      48 tuổi
2.
                 Bài giải
Hai lần số học sinh trai là :

28 + 4 = 32 ( học sinh)

              Số học sinh trai là :

32 : 2 = 16 ( học sinh)

              Số học sinh gái là :

16 – 4 = 12 ( học sinh)

               Đáp số : 16 HS trai

                              12 HS gái

3. 

   Đáp số : Lớp 4A : 275 cây

                 Lớp 4B : 325 cây

4. Tính nhẩm : Tổng  của 2 số bằng 8 và hiệu của chúng cũng bằng 8. Tìm 2 số đó.

-  HS nhẩm và nêu kết quả , cách làm

Số lớn là 8, số bé là 0 . Vì 8 + 0 = 8 ;8- 0= 8


Luyện từ và câu

   Tiết 13: Cách viết tên người tên địa lí nước ngoài

I. Mục đích, yêu cầu

- Nắm được quy tắc viết tên người, tên địa lí nước ngoài.

- Biết vận dụng quy tắc đã học để viết đúng những tên người, tên địa lí nước ngoài phổ biến, quen thuộc.

II. Đồ dùng dạy học

- phiếu học tập

- Bút dạ

III. Hoạt động dạy – học chủ yếu :

	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	A. Kiểm tra bài cũ (4’)

 - Yêu cầu 2 HS lên bảng viết câu thơ , GV đọc, HS dưới lớp viết nháp.

? Khi viết tên người, địa lí VN ta viết ntn?

- Nhận xét, cho điểm

B. Bài mới ( 32’ )
1. Giới thiệu bài (1’)

2. Phần nhận xét:

* Bài tập 1:

- Gọi HS đọc yêu cầu

- GV đọc tên riêng nước ngoài

- Hướng dẫn HS đọc
* Bài tập 2:

- 1 em nêu yêu cầu

? Mỗi tên riêng nói trên gồm mấy bộ phận, mỗi bộ phận gồm mấy tiếng

- Chữ cái đầu mỗi bộ phận được viết thế nào?

? Cách viết các tiếng trong cùng một BP như thế nào?

* Bài tập  3

? Cách việt một số tên người, tên địa lí nước ngoài đã cho có gì đặc biệt
3. Phần ghi nhớ

- 2-3 HS đọc ghi nhớ

4. Phần luyện tập

* Bài 1:

- HS nêu yêu cầu

- GV hướng dẫn

- HS làm bài -1 em lên bảng.

- Nhận xét cách viết tên

? Đoạn văn viết về ai?

- GV chốt cách viết tên riêng của người và địa lí nước ngoài

* Bài 2

- Hs nêu yêu cầu

- Làm bài cá nhân

- 2 em làm bài trên phiếu

- Nhận xét-chữa bài

- GV giải thích thêm tên người, tên địa danh trong bài.

- GV chốt cách viết hoa tên người, địa lí nước ngoài.

* Bài 3:

- Hs nêu yêu cầu-quan sát tranh minh hoạ.

- Chia làm 3 nhóm-thi tiếp sức

- Gv kẻ bảng viết tên thủ đô, y/c các đội điền tên nước tương ứng.

- Bình chọn nhóm đi du lịc tơi nhiều nc nhất

C. Củng cố dặn dò: ( 3’)

- HS nhắc lại ghi nhớ

- Nhận xét tiết học
	“ Chiếu Nga Sơn, gạch Bát Tràng

Vải tơ Nam Định, lụa hàng Hà Đông...”

Tố Hữu

- 3-4 em đọc lại

Tên người:

- Lép Tôn-xtôi gồm 2bphận:Lép và Tôn-xtôi

     + Bộ phận 1 gồm 1 tiếng : Lép

     + Bộ phận 2 gồm 2 tiếng : Tôn / xtôi

-       M«-rÝt-x¬         M¸t-tÐc-lÝch
     BP1(3 tiếng )      BP2( 3 tiếng)

-     T«-m¸t      £-®i-x¬n
  BP1(2tiếng)     BP2(3 tiếng)

Tên địa lý:

- Hi-ma-lay-a (1 BP-4 tiếng)

- §a-nuýp (1 BP-2 tiÕng)

- Lốt ăng-giơ-lét (2 BP-4 tiếng)

- Niu Di-lân (2 BP-3 tiếng)

- Viết hoa

- Giữa các tiếng cùng 1 BP có một gạch nối

- Viết giống như tên riêng Việt Nam- tất cả các tiếng đều viết hoa: Thích Ca Mâu Ni, Hi Mã Lạp Sơn.

1. Đọc đoạn văn sau rồi viết lại cho đúng những tên riêng trong đoạn

- ¸c-boa, Lu-i Pa-xt¬, ¸c-boa, Quy-®¨ng-x¬.

- Viết về nơi gia đình Lu-i Pa-xtơ sống thời còn nhỏ. Lu-i Pa-xtơ (1822-1895) nhà bác học nổi tiếng thể giới đã tự chế ra các loại vác-xin trị bệnh, trong đó có bệnh than, bệnh dại.

2. Viết lại những tên riêng sau cho đúng quy tắc

* Tên người :

- An-be Anh-xtanh

          - CrÝt-xti-an An-®Ðc-xen

- I-iu-ri Ga-ga-rin

* Tên địa lí

                      - Xanh Pª-tÐc-bua

                      - T«-ki-«

                      - A-ma-d«n

                      - Ni-a-ga-ra

3. Trò chơi du lịch :Thi ghép đúng tên nước với thủ đô của nước ấy .

Nga:Mát-xcơ-va ;            Nhật Bản: Tô-ki-ô

Thái Lan:Băng Cốc ;        Mĩ: Oa-sinh-tơn

Anh:Luân Đôn ;                Lào:Viêng Chăn

Đức: Béc-lin  ;           Trung Quốc :Bắc Kinh




Kể chuyện
Tiết 8  : Kể chuyện đã nghe đã đọc
I.Mục tiêu:

- HS biết kể tự nhiên bằng lời của mình một câu chuyện( mẩu chuyện, đoạn truyện) đã nghe, đã đọc nói về một ước mơ đẹp hoặc ước mơ viển vông, phi lí.

-Hiểu truyện, trao đổi với các bạn về nội dung , ý nghĩa câu chuyện.

- Chú ý nghe bạn kể, nhận xét đúng lời kể của bạn.

II. Đồ dùng dạy học: 

   - Bảng phụ ghi các tiêu chí đánh giá.

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu :
	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	A. Kiểm tra bài cũ (5’):

- 2 HS kể tóm tắt câu chuyện: Lời ước dưới trăng và nêu ý nghĩa câu chuyện.

- Nhận xét, cho điểm.

B. Bài mới ( 30’):

1.Giới thiệu bài:

- Nêu mục tiêu tiết học.

2..Hướng dẫn kể chuyện.
- GV cho HS đọc đề bài và nêu yêu cầu 

- GV gạch chân một số từ ngữ chính: được nghe, được đọc, ước mơ đẹp, ước mơ viển vông, phi lí.

-GVcho HS đọc các gợi ý.

-Em sẽ chọn kể chuyện về ước mơ đẹp hay ước mơ viển vông, phi lí?

- GV lưu ý HS: Kể chuyện cần có đầu, có cuối, đủ 3 phần... Kể xong trao đổi về ý nghĩa câu chuyện...

3.Thực hành kể chuyện, trao đổi về ý nghĩa câu chuyện:

-GV bao quát lớp, giúp HS khi cần.

- GV nêu tiêu chí đánh giá( trên bảng phụ) để nhận xét.

- GV cùng lớp nhận xét, bình chọn người kể chuyện hay, đúng nội dung câu chuyện 

C.  Củng cố, dặn dò:(3’)
* GDQTE : Trong cuộc sống cần có những ước mơ như thế nào?

- Dặn HS kể lại chuyện cho người thân nghe.
- Nhận xét tiết học

- Chẩn bị bài sau


	· HS trả lời

· Nhận xét

Đề bài: Hãy kể  một câu chuyện mà em đã được nghe, dc đọc về những ước mơ đẹp hoặc những ước mơ viển vông, phi lí.

- HS đọc tiếp nối các gợi ý SGK.

+ Đọc thầm lại gợi ý 1.

+ HS nói lên sự lựa chọn của mình và giới thiệu truyện 

- Cô bé bán diêm; Lời ước dưới trăng; Vào nghề; Ông lão đánh cá và con cá vàng; Điều ước của vua Mi- đát;...

- HS đọc thầm các gợi ý 2, 3.

- Lớp thực hành kể chuyện theo cặp, trao đổi về ý nghĩa câu chuyện.

-Thi kể chuyện trước lớp. Mỗi HS kể xong trao đổi với các bạn về nội dung, ý nghĩa câu chuyện, về nhân vật.

-Ước mơ đẹp mang lại niềm vui, hạnh phúc cho mọi người. Tránh những ước mơ viển vông phi lí.


Lịch sử

Tiết 8: Ôn tập

I. Mục đích, yêu cầu

Học xong bài này HS biết:

- Từ bài 1 đến bài 5 học về hai giai đoạn lịch sử. Buổi đầu dựng nước và giữ nước. Hơn một nghìn năm đấu tranh giành lại độc lập.

- Kể tên những sự kiện lịch sử tiêu biểu trong hai thời kì này rồi thể hiện nó trên trục thời gian.

II. Đồ dùng dạy học

- băng hình về trục thời gian

III. Hoạt động dạy – học chủ yếu :

	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	a. Kiểm tra bài cũ (5’)

? Vì sao có trận Bạch Đằng

? Kể lại diễn biến chính của trận Bạch Đằng?

? Nêu ý nghĩa của trận Bạch Đằng?

B. Bài mới(30)
1. Giới thiệu bài (1’)

- Nêu mục tiêu bài học

2. Dạy bài mới:

a.  Hoạt động 1: Làm việc cả lớp

- GV treo băng thời gian lên bảng.

+ HS nêu yêu cầu

+ Nêu cách tính thời gian trên trục thời gian

+ Yêu cầu HS ghi nội dung vào mỗi giai đoạn

- 1 em lên bảng gắn nội dung vào mỗi giai đoạn sao cho phù hợp

* Hoạt động 2: Làm việc theo nhóm

- GV treo trục thời gian lên bảng; yêu cầu HS đọc nội dung  bài 2.

- GV phát phiếu cho các nhóm.

- Cho HS thảo luận theo nhóm: Ghi các sự kiện tương ứng với thời gian có trên trục.

- Gọi các nhóm báo cáo.

-GV nhận xét, chốt kết quả:

+Khoảng 700 năm: Nước Văn Lang ra đời  

+ Năm 179 : Quân Triệu Đà chiếm được Âu Lạc

+ Năm 938 :Chiến thắng Bạch Đằng

* Hoạt động 3: Làm việc cá nhân

- Cho HS làm việc theo yêu cầu của bài 3.HS làm VBT 

-Gọi vài HS báo cáo kết quả trước lớp.

-Lớp nhận xét, bổ sung.

-GV nhận xét, đánh giá.

C. Củng cố, dặn dò: (3’)
-GV hệ thống nội dung vừa ôn tập.

-Dặn ôn bài, chuẩn bị bài sau. 
	- HS trả lời

- Nhận xét bạn trả lời


Khoảng       năm 179   CN               Năm 938

700 năm


Ngày soạn: 9 /10/2011 

                                           Ngày giảng:Thứ  tư  ngày 12 tháng 10 năm 2011
Toán

Tiết 38: Luyện tập
I. Mục tiêu:

- Giúp HS củng cố về giải toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu của chúng.

- Rèn kĩ năng giải toán cho HS.

II. Đồ dùng dạy học: 

· Bảng phụ.

· Phấn màu.

III. Các hoạt động dạy học:

	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	A. Kiểm tra bài cũ;(5’)
 -1 HS lên bảng giải bài 2 tr 47

- ở dưới lớp nêu công thức tính số lớn, số bé và tính nhẩm bài tập 4 – SGK

- Nhận xét, chữa bài, cho điểm.

B. Bài mới :(30’)
1. Giới thiệu bài :

- Nêu mục tiêu bài ‘’ Ôn tập’’

2. Hướng dẫn HS làm bài tập

* Bài tập 1(SGK – 48)

- Gọi HS đọc yêu cầu bài

- Bài đã cho chúng ta biết gì và hỏi gì ?

- Nêu công thức tính số lớn và số bé ?

- HS ap’ dụng công thức làm bài

- 2 HS làm bảng nháp

-GV cùng lớp nhận xét, chốt lời giải đúng.

- GV chốt cách tìm 2 số khi biết tổng và hiệu của chúng.

* Bài tập 2(SGK – 48):

-HS đọc bài toán và tóm tắt bài toán.

                             ? tuổi

Tuổi chị:                                      

Tuổi em:                           

                          ? tuổi

· Bài toán thuộc dạng toán gì?

· Học sinh làm bài ( Giải 1 cách còn cách khác về nhà làm)

· 1 HS làm bảng nhóm

· Nhận xét, chữa bài

· Gv chốt kiến thức.

*Bài tập 3(SGK – 48):

- GV gợi ý HS xác định tổng và hiệu của bài toán

+ Tổng 2 loại sách là bao nhiêu?

+ Hiệu 2 loại sách là bao nhiêu?

+Số lớn chính là loại sách nào?

+ Số bé chính là loại sách nào?

 - HS tóm tắt vào vở; tự làm bài rồi chữa bài

- GV chấm một số bài, nhận xét.

* Bài tập 5( SGK – 48):

-  Cho HS đọc đầu bài toán

 - GV gợi ý HS đổi đơn vị đo:

- HS nêu hướng giải bài toán: +Tính 2 lần số thóc thửa ruộng thứ nhất

+Tính số thóc thửa ruộng thứ nhất

+Tính số thóc thửa ruộng thứ hai.Đổi kết quả vừa tìm được ra kg.

- Lớp làm vào vở.

- Nhận xét
 -Treo bảng phụ chốt lời giải đúng.

- Lưu ý HS khá giỏi có thể làm gộp tìm luôn số thóc của thửa ruộng thứ nhất ( hoặc thứ hai )

* Bài 4( SGK – 48)

- Gợi ý HS làm ( nếu còn thời gian)( hoặc để xuống buổi chiều làm ).

C. Củng cố, dặn dò:(4’)
- Cho HS thi đặt đề toán Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó.( HSG)

- GV nhận xét giờ học.

- Về làm bài trong vở bài tập

- Chuẩn bị bài sau


	· 1 HS lên bảng làm

· Nhận xét bạn

1. Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của chúng lần lượt là :

a. 24 và 6     

+Số bé là: ( 24 – 6 ) : 2 = 9

+Số lớn là: 24 – 9 = 15

b. 60 và 12

+ Số lớn là : ( 60 + 12 ) : 2 = 36

+ Số bé  là : 60 – 36 = 24

c. 325 và 99

+ Số bé là : ( 325 – 99 ) : 2 = 113

+ Số lớn là: 325 – 113 = 212
2. 


 Bài giải:

Hai lần tuổi em là:

36 – 8 = 28 ( tuổi)

Tuổi em là :

28 : 2 = 14 ( tuổi )

Tuổi chị là :

14 + 8 = 22 ( tuổi )

                          Đáp số: Chị 22 tuổi

                                       Em 14 tuổi

3.                        Bài giải :

Hai lần số SGK do thư viện cho HS mượnlà:

65 + 17 = 82 ( quyển)

Số SGK do thư viện cho HS mượn là:

82 : 2 = 41 ( quyển)

Số sách đọc thêm do thư viện cho HS mượn là:

41 – 17 = 24 ( quyển )

   Đáp số : 41 quyển SGK

                           24 quyển sách đọc thêm.

5. 

Đổi đơn vị đo:

5 tấn 2 tạ = 52 tạ

Bài giải :

Hai lần số thóc thu hoạch ở thửa ruộng thứ        nhất là:

52 + 8 = 60 ( tạ)

Số thóc thu hoạch ở thửa ruộng thứ nhất là:

60 : 2 = 30 ( tạ )

30 tạ = 3000 kg

Số thóc thu hoạch ở thửa ruộng thứ hai là :

30 – 8 = 22 ( tạ )

22 tạ = 2200 kg

                          Đáp số: 3000kg thóc

                                        2200 kg thóc




Tập đọc

Tiết 16:
 Đôi giày ba ta màu xanh
I. Mục tiêu:

- HS đọc lưu loát toàn bài, ngắt nghỉ hơi đúng, tự nhiên. Biết đọc diễn cảm bài văn với giọng kể và tả chậm rãi, nhẹ nhàng hợp với nội dung hồi tưởng của chị phụ trách, vui nhanh hơn phù hợp với niềm xúc động của cậu bé.

-Hiểu được nội dung và ý nghĩa của bài: Sự quan tâm của chị phụ trách tới ước mơ của cậu bé lang thang làm cho cậu bé vui sướng khi được thưởng đôi giày trong buổi đến lớp đầu tiên .

- GD cho HS tình cảm, sự quan tâm tới mong muốn, ước mơ của người khác.

II. Đồ dùng dạy học

· Tranh minh hoạ bài.

· bảng phụ viết sẵn đoạn cần luyện đọc.

III. Hoạt động dạy học chủ yếu :

	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	A. Kiểm tra bài cũ:(3’)
- Hai HS đọc thuộc lòng bài “Nếu chúng mình có phép lạ.”

? Nêu ý nghĩa của bài?

- Nhận xét, cho điểm.

B. Bài mới:(32’)
1. Giới thiệu bài:

- Giới thiệu bằng tranh minh họa.

2. Hướng dẫn luyện đọc và tìm hiểu bài:
a) Luyện đọc.8’
- 1 HS đọc bài

- GV chia đoạn : 2 đoạn

- 2HS đọc nối tiếp lần 1

+ Sửa lỗi phát âm cho HS: Giày, trắng…

+ Sửa cách ngắt nghỉ cho HS:

- HS đọc thầm chú giải

- 2HS đọc nối tiếp lần 2 

+ Giải nghĩa từ khó: ba ta, vận động, cột
- HS đọc nối tiếp lần 3, cho điểm HS yếu.

- Hs luyện đọc nối tiếp theo nhóm bàn.

- Gv đọc mẫu.

b) Tìm hiểu bài:12
                          * Đoạn 1:

- Một HS đọc đoạn 1 và trả lời câu hỏi:

? Nhân vật “tôi” là ai?

? Ngày bé chị phụ trách đội mơ ước điều gì?

? Tìm những câu văn tả vẻ đẹp đôi giày ba ta?

? Hãy nêu nghệ thuật tả đôi giày ba ta của tác giả?

? Mơ ước của chị phụ trách về đôi giày ngày ấy có đạt được không?

? Em hiểu từ “tưởng tượng” như thế nào?

? Nêu ý chính đoạn 1?

* Đoạn 2:
- HS đọc thầm đoạn 2 và trả lời câu hỏi:

? Chị phụ trách đội được giao nhiệm vụ gì?

? Hãy giải nghĩa từ: Lang thang?

? Chị phát hiện ra Lái thèm muốn cái gì?

? Vì sao chị biết điều đó?

? Chị đã làm gì để động viên Lái trong buổi đầu tiên đến lớp?

? Tại sao chị chọn cách làm đó?

*GDQTE: Chị phụ trách quan tâm tới ước mơ của bé Lái, làm cho cậu xúc động và vui sướng đến lớp với đôi giày được thưởng.

? Tìm những chi tiết trong bài cho thấy sự cảm động và niềm vui sướng của Lái khi nhận đôi giày?

? Nêu ý chính của đoạn 2?

? Nêu ý chính toàn bài?

c) Hướng dẫn HS đọc diễn cảm:12’
-Gọi HS nêu giọng đọc toàn bài

-  GV treo bảng phụ đoạn cần luyện đọc

- Hướng dẫn HS nhấn giọng.

- 1 HS thể hiện lại

- HS luyện đọc theo cặp.

- 3 HS thi đọc diễn cảm trước lớp.

- Nhận xét HS đọc hay nhất theo tiêu trí sau:

+) Đọc đúng bài, đúng tốc độ chưa?

+) Đọc ngắt nghỉ hơi đúng chưa?

+) Đọc đã diễn cảm chưa?

C. Củng cố-dặn dò:(3’)
- GV chốt nội dung bài

- Nhận xét tiết học

- Về chuẩn bị bài sau.
	- 2 Hs đọc

- Nhận xét bạn

+ Đoạn 1: Từ đầu đến của các bạn tôi.

+ Đoạn 2: Còn lại.

- Câu dài: 

 “Tôi tưởng tượng / nếu mang nó vào / chắc bước đi sẽ nhẹ và nhanh hơn, tôi sẽ chạy trên những con đường đất mịn trong làng / trước cái nhìn thèm muốn của các bạn tôi”.

1. Vẻ đẹp của đôi giày ba ta màu xanh

- Nhân vật “tôi” là: chị phụ trách.

- Mơ ước có một đôi giày ba ta màu xanh như đôi giày của anh họ chị.

- Cổ giày ôm sát chân. Dây trắng nhỏ vắt ngang.

- So sánh, nhân hoá.

- Mơ ước không đạt được, chị chỉ tượng tưởng mang đôi giày thì bước đi sẽ nhẹ nhàng và nhanh hơn.

2.  Niềm vui sướng và sự cảm động của Lái khi được nhận đôi giày:

- Vận động một cậu bé lang thang đi học.

- Lái ngẩn ngơ nhìn theo đôi giày ba ta màu xanh của một cậu bé đang dạo chơi.

- Vì chị theo Lái trên khắp các đường phố.

- Tặng cho Lái một đôi giày ba ta màu xanh.

- Chị muốn Lái hiểu chị rất yêu thương Lái và muốn Lái đi học.

- Hôm nhận giày, tay Lái run run….nhảy tưng tưng.

- Giọng kể và chậm rãi, nhẹ nhàng, thể hiện niềm ao ước ngày nhỏ của chị phụ trách khi nhìn thấy đôi giày ba ta màu xanh.

* Đoạn đọc diễn cảm:

“ Hôm nhận giày, tay Lái run run, môi cậu mấp máy, mắt hết nhìn đôi giày, lại nhìn xuống đôi bàn chân mình đang ngọ nguậy dưới đất. Lúc ra khỏi lớp, Lái cột hai chiếc giày vào nhau, đeo vào cổ, nhảy tưng tưng.”


Tập làm văn

Tiết 15: Luyện tập phát triển câu chuyện
I.  Mục tiêu:

Củng cố cho HS kĩ năng phát triển câu chuyện:

-HS biết sắp xếp các đoạn văn kể chuyện theo trình tự thời gian.

-Viết được câu mở đoạn để liên kết các đoạn văn theo trình tự thời gian.

.IICác kĩ năng sống cơ bản được giáo dục trong bài.

-Tư duy sáng tạo;phân tích ,phán đoán

-Thể hiện sự tự tin

-hợp tác

III.  Đồ dùng dạy học: 

-Vở BTTV; bảng nhóm

VI.  Các hoạt động dạy học chủ yếu :

	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	A Kiểm tra bài cũ:( 5’):

 -2 HS đọc bài viết tiết trước,lớp theo dõi và nhận xét, cho điểm.

B. Bài mới :(30’)
1. Giới thiệu bài:

- Nêu yêu cầu bài.

2.Hướng dẫn HS làm bài tập

*Bài tập 3:

- GV cho HS đọc yêu cầu của bài.

- GV nhấn mạnh để HS hiểu rõ hơn: Có thể chọn kể một câu chuyện đã học.Khi kể chú ý trình tự nối tiếp nhau của các sự việc.

- GV cùng lớp nhận xét, bình chọn và cho điểm.

*  Bài 1,2 (Không làm . Củng cố kiến thức  và kĩ năng  phát triển câu chuyện ở bài TLV tiết 14, giúp đỡ HS yếu)
C.  Củng cố, dặn dò(3’):

- GV củng cố nội dung,  nhận xét giờ học.

-Yêu cầu HS ghi nhớ: có thể kể câu chuyện theo trình tự thời gian.

- Chuẩn bị bài sau.

	· HS thực hiện yêu cầu.

· Nhận xét bài làm của bạn.

3.Kể lại 1 câu chuyện em đã học, trong đó các sự việc được sắp xếp theo trình tự tgian

-HS nói tên câu chuyện mình sẽ kể

( Dế Mèn bênh vực kẻ yếu; Người ăn xin; Nỗi dằn vặt của An- đrây- ca...)

-Lớp suy nghĩ, làm bài, viết nhanh ra nháp trình tự của các sự việc.

-HS kể trước lớp.
- HS lắng nghe và ghi nhớ.


Khoa học

Tiết 15: Bạn cảm thấy thế nào khi bị bệnh

A. Mục đích - yêu cầu:

HS nêu được những biểu hiện của cơ thể khi bị bệnh.

- Biết nói ngay với cha mẹ, người lớn khi trong người cảm thấy khó chịu, không bình thường.

B. Đồ dùng dạy học: 
Hình tr 32, 33 SGK.

C. Các kĩ năng sống được giáo dục trong bài: 
- Kĩ năng nhận thức những dấu hiệu không bình thường.

- Kĩ năng tìm kiếm sự hỗ trợ khi biết có dấu hiệu không bình thường

D.Phương pháp: Kể chuyện, quan sát tranh, trò chơi
D. hoạt động dạy học chủ yếu:

	TG
	Nội dung các hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	5'
	I. Bài cũ: + Kể tên 1 số bệnh lây qua đường tiêu hoá?
	- 2 HS trả lời – lớp n/x

	
	+ Để phòng bệnh ... ta phải làm gì?
	

	
	GV đánh giá
	

	30'
	II. Bài mới: 
	

	
	1. Giới thiệu: GV giới thiệu & ghi bài
	

	
	2. Hướng dẫn tìm hiểu bài:
	

	
	a./ Hoạt động 1: Quan sát tranh & kể lại
	

	
	- GV yêu cầu HS đọc & thực hiện các yêu cầu tr 32
	- HS đọc – quan sát hình tr 32 & TLCH

	
	- Yêu cầu HS sắp xếp các hình thành 3 câu chuyện & kể lại nội dung mỗi truyện.
	- HS hoạt động nhóm 2 3 đại diện lên kể

	
	- GV lưu ý: HS môt tả kĩ khi Hùng bị bệnh thì cảm thấy trong người như thế nào? 
	

	
	+ Kể tên 1 số bệnh con đã từng bị mắc?
	

	
	+ Khi mắc bệnh con cảm thấy như thế nào?
	

	
	+ Khi nhận thấy cơ thể có những dấu hiệu không bình thường con cần lưu ý gì? Vì sao?
	- HS trả lời câu hỏi

	
	· GV kết luận (bạn cần biết)

* KNS: - Kĩ năng nhận thức những dấu hiệu không bình thường.


	Líp ghi ý

	
	b./ Hoạt động 2: Đóng vai: “Mẹ ơi, con ... sốt”
	

	
	- GV nêu nhiệm vụ & chia nhóm:
	- HS thảo luận đưa ra

	
	Các nhóm thảo luận & đưa ra tình huống xử lí khi bản thân bị bệnh.
	tình huống, phân vai & cách xử lí tình huống

	
	- Trình bày: - GV + HS n/x đánh giá
	- Các nhóm thực hiện

	
	· GV chốt ý 

* - Kĩ năng tìm kiếm sự hỗ trợ khi biết có dấu hiệu không bình thường


	

	3’
	3. Củng cố – dặn dò: GV nhận xét giờ học
	

	
	+ Khi bị bệnh, con thấy trong người như thế nào? Khi đó con cần lưu gì?

- Dặn dò vn
	


Ngày soạn: 10 /10/2011 

                                       Ngày giảng:Thứ  năm  ngày 13 tháng 10 năm 2011
( Nghỉ tổ trưởng)

Ngày soạn: 11 /10/2011 

                                         Ngày giảng:Thứ  sáu  ngày 14 tháng 10 năm 2011
Toán
Tiết 40: Hai đường thẳng vuông góc

1. Mục tiêu:  

   - Có biểu tượng về hai đường thẳng vuông góc.

   - Biết được 2 đường thẳng vuông góc với nhau tạo thành 4 góc vuông có chung đỉnh.

   - Biết dùng ê - ke để kiểm tra hai đường thẳng vuông góc.

2. Đồ dùng dạy học:

   - ê  ke, thước.

3. Các hoạt động dạy và học cơ bản:
	Tg

5’

1’

15’

5’

4’

5’

3’
	       Hoạt động của giáo viên

A. Kiểm tra bài cũ:

- Vẽ các góc tù, góc nhọn, góc bẹt ?

- Nêu đặc điểm của góc nhọn, góc tù, góc bẹt ?

- Gv nhận xét, ghi điểm.

B. Bài mới:

1. Gtb: Trực tiếp

2. Giới thiệu hai đường thẳng vuông góc. 

          A                      B

         
[image: image2]
       B                            C

- Kéo dài cạnh AB và CD thành 2 đường thẳng và hai đường thẳng BC và DC là hai đường

thẳng vuông góc. Hai đường thẳng BC và DC tạo thành 4 góc vuông có chung đỉnh C

- Gv đưa hai đường thẳng vuông góc.

                      M 
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                          O
N

- Tìm hình ảnh xung quanh có biểu tượng về hai đường thẳng vuông góc ?

3. Thực hành:

Bài tập 1:

Yêu cầu hs nêu yêu cầu của bài.

Lưu ý hs phải dùng ê ke để kiểm tra.

- Vì sao IH và IK là 2 đường thẳng vuông góc ?

Bài tập 2:

                A                             B


                 
[image: image4]
                C                              D          


- Gv tổ chức cho hs tự dùng ê ke xác định.

Gv: Hình chữ nhật có 4 cặp cạnh vuông góc với nhau.

Bài tập 3:

- Gv tổ chức cho hs tự dùng ê ke kiểm tra, nêu các cặp cạnh không vuông góc.

- Gv nhận xét, đánh giá.

3. Củng cố, dặn dò:

-   - Nêu đặc điểm của 2 đường thẳng 

    vuông góc ?

     GV nhận xét giờ học. Dặn dò về nhà.

	        Hoạt động của học sinh

- 2 hs chữa bài.

- Lớp nhận xét.

- Hs quan sát đọc hình.

- Hình chữ nhật ABCD


- Hs quan sát

- Hs nhắc lại

- Hs dùng ê ke xác định.

- Hs quan sát

+ OM và ON là hai đường thẳng vuông góc tạo thành 4 góc vuông có chung đỉnh O.


- Mép bảng, mép nhà.

- 1 hs đọc yêu cầu bài

- Hs tự làm bài

- Hs đọc kết quả bài làm.

- Lớp nhận xét.

Đáp án:

a, Hai đường thẳng IH và IK vuông góc với nhau.

b, Hai đường thẳng MP và MQ không vuông góc với  nhau.

- 1 hs đọc yêu cầu bài

- Hs thi nói tên các cặp cạnh vuông góc.

Đáp án:

 BC 
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 CD
     AD 
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 CD 
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 BC

- Hs tự làm và chữa.

+ Góc đỉnh E và góc đỉnh D vuông. Ta có AE, ED là 1 cặp cạnh vuông góc và CD, DE là 1 cặp cạnh vuông góc.

- 2 hs trả lời.


Tập làm văn

Tiết 16: Luyện tập phát triển câu chuyện

1. Mục tiêu: 

    - Tiếp tục củng cố kĩ năng phát triển câu chuyện theo trình tự thời gian.

    - Nắm đ​ược cách phát triển câu chuyện theo trình tự không gian.

2. Đồ dùng dạy học:

- Bảng phụ.

- Vbt.
3. KNS được giáo dục trong bài: :

- Tư duy sáng tạo: phân tích phán đoán.

- Thể hiện sự tự tin.

- X định giá trị. 

4. Các hoạt động dạy và học cơ bản:
	Tg

 5’

 1’

8’

9’

8’

3’
	       Hoạt động của giáo viên 

A. Kiểm tra bài cũ: 

- Kể lại câu chuyện em đã hoàn chỉnh giờ tr​ước ?

- Gv nhận xét, ghi điểm.

B. Bài mới:

1. Giới thiệu bài: Trực tiếp

2. H​​ướng dẫn làm bài tập:  

Bài tập 1

- Gv yêu cầu chuyển lời của cô bé thứ nhất từ kịch sang lời kể.
- Gv nhắc hs kể theo trình tự thời gian. Tr​ước hết hai bạn rủ nhau đến công x​ưởng xanh ...
    Rời công x​ưởng xanh Tin - tin và Mi - tin đến khu v​ườn kì diệu ...

· Gv nhận xét, tuyên d​ương hs viết bài tốt.
* KN: - Tư duy sáng tạo: phân tích phán đoán. X định giá trị. 

Bài tập 2

- Gv l​ưu ý hs ở bài tập 1, các em kể theo trình tự thời gian: Từ công xưởng xanh cho đến khu v​ườn kì diệu. Việc nào xảy ra tr​ước thì kể tr​ước, việc nào xảy ra sau thì kể sau ... Còn ở bài này các em lại kể theo cách khác: Tin - tin đến công x​ưởng xanh còn Mi - tin đến khu v​ườn kì diệu hoặc ng​ược lại.

- Gv theo dõi, nhắc nhở hs làm bài.
* KN: Tư duy sáng tạo: phân tích phán đoán. X định giá trị. - X định giá trị. 

Bài tập 3:

Gv đ​a bảng phụ so sánh 2 cách mở đầu đoạn 1, 2.

- Gv chốt: Cách kể thứ nhất cả hai bạn cùng đến công x​ưởng xanh rồi lại đến khu v​ườn kì diệu (trình tự thời gian ).

Cách thứ 2 Mi - tin đến khu v​ườn kì diệu, trong lúc đó Tin - tin đến công xưởng xanh (trình tự không gian ).

5. Củng cố, dặn dò:

- Nêu sự khác nhau giữa kể chuyện theo trình tự thời gian và kể chuyện theo trình tự không gian ?

- Gv nhận xét giờ học.

- Về nhà kể lại câu chuyện cho người thân nghe. Chuẩn bị bài sau.


	        Hoạt động của học sinh

- 1 hs phát biểu ý kiến.

- Lớp nhận xét.

- 1 hs đọc yêu cầu bài

- 1 hs giỏi làm mẫu

- Lớp nhận xét

- Hs làm bài vào Vbt

- 3 hs đọc bài - Lớp nhận xét.

- 1 hs đọc yêu cầu bài

- Hs cả lớp lắng nghe

- Hs làm mẫu

- Hs tự làm bài vào Vbt

 Hs suy nghĩ so sánh hai cách mở đầu đoạn 1, 2.

- Lớp phát biểu

- Lớp nhận xét, bổ sung.

- 2 hs trả lời

+ Theo thời gian: sự việc xảy ra theo trình tự thời gian .

+ Theo không gian: Kể theo từng địa điểm diễn ra.




Khoa học

Tiết 16: Ăn uống khi bị bệnh

1. Mục tiêu:  

  - Nói về chế độ ăn khi bị bệnh.

  - Nêu đ​ược chế độ ăn uống của ng​ười bị tiêu chảy.

  - Pha dung dịch « - rê - dôn và chuẩn bị n​ước cháo.

  - Vận dụng những điều đã học vào cuộc sống.

2. Đồ dùng dạy học:

   - Sgk, Vbt.

3. Các hoạt động dạy và học cơ bản:

	Tg

 4’

2’

10’

12’

6’

5’
	       Hoạt động của giáo viên

A. Kiểm tra bài cũ:

- Em phải làm gì khi có dấu hiệu bị bệnh ?

Gv nhận xét, ghi điểm

B. Bài mới:

1. Giới thiệu bài:  Trực tiếp
2. Nội dung:

             Hoạt động 1:

Quan sát tranh trong Sgk.

*Mục tiêu: 

- Nói về chế độ ăn uống khi bị một số bệnh thông th​ường.

* Cách tiến hành:

Bc. 1: Tổ chức và h​ướng dẫn:

- Gv phát câu hỏi cho các em:

+ Kể tên các thức ăn cần cho ng​ười mắc bệnh thông th​ường ?

+ Ng​ười bị bệnh nên ăn món đặc hay món loãng ? Tại sao ?

+ Ng​ười bệnh không muốn ăn hoặc ăn quá ít nên cho ăn thế nào ?

 Bc. 2:  Trình bày

Bc. 3: Gv kết luận: Bạn cần biết

Hoạt động 2:

Thực hành pha dung dịch.
* Mục tiêu: Nêu đ​ược chế độ ăn uống của ng​ười bị tiêu chảy.

- Hs biết cách pha dung dịch và nấu cháo.

* Cách tiến hành:

Bc.1: Gv yêu cầu hs q/sát hình vẽ:

- Bác sĩ khuyên ng​ười bị bệnh tiêu chảy cần phải ăn uống ntn ?

Bc. 2: Tổ chức và h​ướng dẫn:

- Tìm cách pha dung dịch « - rê -dôn và chuẩn bị nấu n​ước cháo.

Bc. 3:  Gv theo dõi, h​ướng dẫn

Bc. 4: Gv nhận xét, đánh giá       

Hoạt động 3:    Đóng vai

* Mục tiêu: Vận dụng những điều đã học vào cuộc sống.

* Tiến hành: 

B. 1: Tổ chức và h​ướng dẫn:

- Yêu cầu các nhóm đ​ưa ra tình huống đóng vai.

Bc. 2: Làm việc nhóm

Bc. 3: Trình diễn

- Gv nhận xét.

3. Củng cố, dặn dò:

- Cần ăn uống thế nào khi bị bệnh ?

- Nhận xét giờ học.

- Về nhà học bài.

- Chuẩn bị bài sau.
	      Hoạt động của giáo viên

- 2 hs trả lời.

- Hs d​ưới lớp nhận xét.

- Làm việc cả lớp.

- Hs làm việc theo nhóm 6 em

- Nhóm tr​ưởng điều khiển các bạn tham gia trả lời.

+ Hs thảo luận

- Đại diện hs báo cáo kết quả.

- Lớp nhận xét, bổ sung.

- 2 hs đọc lại.

- Hs chú ý lắng nghe.

- Hs đọc lời thoại Sgk tr. 35

- Hs đọc lời khuyên

- Hs suy nghĩ, thảo luận cách pha dung dịch « - rê - dôn, chuẩn bị nấu cháo.

- Hs nghe.

- Các nhóm thảo luận, đóng vai.

- Lớp nhận xét.

- 2 hs trả lời.




Sinh hoạt( ATGT)

Bài 5: Giao thông đường thuỷ và phương tiện giao thông đường thuỷ.
1.Mục tiêu:
KT:
Học sinh biết gọi tên các phương tiện giao thông đường thuỷ.


Biết các biển báo hiệu giao thông đường thuỷ.

KN:
Học sinh nhận biết được các phương tiện giao thông đường thuỷ
.

TĐ:   Thêm yêu quý ttổ quốc và có ý thức đảm bảo an toàn giao thông đường thuỷ.

2. Đồ dùng: Biển báo giao thông

3. Các hoạt động dạy học chủ yếu:

	Tg
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh.

	5’

7’

5’

5’

3’
	* Hoạt động 1: GV kiểm tra nội dung bài trước.

* Hoạt động 2: Tìm hiểu giao thông trên đường thuỷ.

   Em đã nhìn thấy tàu thuyền đi lại trên mặt nước chưa?

   Em nhìn thấy ở đâu?

   Những nơi nào có thể đi lại bằng tàu thuyền trên mặt nước được?

GV chốt 

  Kết luận( Ghi nhớ).

* Hoạt động 3: Phương tiện giao thông đường thuỷ nội địa.

GV đặt câu hỏi cho học sinh trả lời:

Có phải bất cứ đâu có mặt nước là các phương tiện giao thông đường thuỷ đều đi lại được không?

* Hoạt động 4: Biển báo hiệu giao thông đường thuỷ nội địa.

GV cho hs quan sát các biển báo. Yc nhận diện biển báo hiệu giao thông đường thuỷ.

* Hoạt động 5: GV chốt nội dung bài học

Yc học sinh về nhà ôn bài và thuộc các biển báo giao thông đường thuỷ đã học.

	HS trả lời.

HS thảo luận cặp sau đó trả lời. HS khác nhận xét.

HS đọc ghi nhớ.

Không phải bất cứ nơi nào có mặt nước là tàu thuyền đi lại được…

HS quan sát nhận dạng và nêu tác dụng của từng biển báo.





                                                                 Kiểm tra ngày    tháng  10  năm 2011

                                             TMCM
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